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3.3. Quan hệ ứng suất−biến dạng đẳng hướng đàn hồi phi tuyến 

3.3.1. Giới thiệu 

Vật liệu đàn hồi được đặc trưng bởi khả năng hồi phục hoàn toàn hình 
dáng và kích thước của nó. Trong trường hợp đơn trục (hình 3.9), khi gia 
tải và cất tải, vật liệu sẽ theo cùng đường cong ứng suất−biến dạng, 
nghĩa là, từ O đến A và sau đó từ A trở về O. Do đó, theo chu kỳ tải tác 
động OAO, trạng thái của vật liệu giống với nó trước khi chịu tải. Việc 
gia tải lại sẽ theo cùng lộ trình đặt tải OA. 

Khả năng hồi phục như thế ngụ ý rằng ngoại công cơ học sẽ được thu 
hồi nếu tải được cất bỏ. Vì thế, công có thể được xem như được tích trữ 
trong vật thể bị biến dạng dưới dạng năng lượng. Năng lượng được tích 
trữ này được gọi là năng lượng biến dạng. 

Trong trường hợp đơn trục, năng lượng biến dạng trên đơn vị thể tích 
hay mật độ năng lượng biến dạng, W, được thể hiện bởi diện tích phía 
dưới đường cong σ−ε trong hình 3.9 và được biểu diễn như 

 ( )
0

W d
ε

ε = σ ε∫               (3.111) 

Trong trường hợp đa trục, mật độ năng lượng biến dạng là tổng của các 
năng lượng biến dạng do tất cả các thành phần ứng suất tạo ra, nghĩa 
là, 
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ε = σ ε∫               (3.112) 

Mặc khác, diện tích phía trên đường cong σ−ε trong hình 3.9, thể hiện 
mật độ năng lượng bù (hay năng lượng bù trên đơn vị thể tích) đối với 
trường hợp đơn trục, được biểu diễn như 

 ( )
0

d
σ

Ω σ = ε σ∫               (3.113) 

Trong trường hợp đa trục, nó có dạng 
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Ω σ = ε σ∫              (3.114) 

Mật độ năng lượng biến dạng W và mật độ năng lượng bù Ω tương ứng 
là những hàm của biến dạng, εij, và ứng suất, σij. Rõ ràng là những hàm 
năng lượng W và Ω được liên hệ bởi 

 W + Ω = σijεij              (3.115) 

Về các mối quan hệ ứng suất−biến dạng, có hai cách tiếp cận để mô tả 
ứng xử hồi phục của các vật liệu đàn hồi. Đầu tiên, ta có thể giả định 
rằng có sự tương ứng một−một giữa ứng suất và biến dạng, hay nói một 
cách khác, ứng suất σij được xác định một cách duy nhất từ biến dạng 
hiện hành εij trong dạng tổng quát 

 σij = Fij(εkl)              (3.116) 

Hình 3.9. Hàm mật độ năng lượng biến dạng W
và hàm mật độ năng lượng bù Ω.

dΩ 
= εdσ 

dW = σdε
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Vật liệu đàn hồi được định nghĩa bởi phương trình (3.116) được gọi là 
vật liệu đàn hồi Cauchy. 

Thứ hai, ta có thể giả định rằng các ứng suất thu được như là các độ dốc 
của hàm thế năng biến dạng (tức là, hàm mật độ năng lượng biến dạng 
W) như 

 
( )ij

ij
ij

W∂ ε
σ =

∂ε
              (3.117) 

hoặc giả sử rằng các biến dạng thu được như là các độ dốc của hàm thế 
năng ứng suất (tức là, hàm mật độ năng lượng bù Ω) như 

 
( )ij

ij
ij

∂Ω σ
ε =

∂σ
              (3.118) 

Vật liệu mà quan hệ ứng suất−biến dạng của nó được định nghĩa bởi 
hoặc phương trình (3.117) hoặc phương trình (3.118) được xem là vật liệu 
siêu đàn hồi hoặc Green. Các mối quan hệ ứng suất−biến dạng đàn hồi 
phi tuyến đẳng hướng được dựa trên những phương trình từ (3.116) đến 
(3.118) sẽ được bàn luận sâu hơn trong những mục tiếp theo. 

Ta có thể thấy rằng vật liệu Cauchy có thể phát sinh năng lượng dưới 
một chu kỳ gia tải và cất tải nào đó, bằng cách ấy vật liệu này vi phạm 
các định luật nhiệt động lực học. Điều này sẽ được thất trong thí dụ 3.5. 

3.3.2. Các quan hệ ứng suất−biến dạng đẳng hướng đàn hồi phi 
tuyến được dựa trên các hàm W và Ω 

Đối với vật liệu đàn hồi đẳng hướng, mật độ năng lượng biến dạng W 
[phương trình (3.112)] có thể được biểu diễn theo ba bất biến độc lập tùy 
ý của tensor biến dạng εij. Bằng cách chọn ba bất biến 1 2I , I′ ′  và 3I′  được 

định nghĩa dưới dây, W được viết như 

 ( )1 2 3W W I , I , I′ ′ ′=              (3.128) 

ở đây 1 2I , I′ ′  và 3I′  được cho bởi 
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              (3.129) 

Thế thì, từ phương trình (3.117), ta có 

 1 2 3
ij

ij ij ij1 2 3

I I IW W W
I I I

′ ′ ′∂ ∂ ∂∂ ∂ ∂
σ = + +

′ ′ ′∂ε ∂ε ∂ε∂ ∂ ∂
 

hay, thay thế từ phương trình (3.129) cho 1 2I , I′ ′ , 3I′  và thực hiện đạo 

hàm, ta có 

 ij 1 ij 2 ij 3 ik jkσ = α δ + α ε + α ε ε             (3.130) 

ở đây 

 ( )i i j
i

WI
I

∂′α = α =
′∂

             (3.131) 

Bằng cách đạo hàm các phương trình (3.131), các hàm αi (các hàm biến 
dạng vật liệu) có thể được liên hệ bởi ba phương trình: 

 ji

j iI I
∂α∂α

=
′ ′∂ ∂

              (3.132) 

Nên chú ý rằng sự lựa chọn ba bất biến biến dạng độc lập xuất hiện 
trong các phương trình (3.128) và (3.129) là tùy ý. Thay cho việc lựa 
chọn này, ta có thể dùng các bất biến I’1, I’2, và I’3 của mục 3.1 [phương 
trình (3.32)]. hoặc các bất biến J’1, J’2, và J’3 của tensor lệch biến dạng 
eij [phương trình (3.51)], hay thậm chí các bất biến hỗn hợp như I’1, J’2, 
và J’3. Các ưu điểm riêng biệt của việc chọn lựa ở đây là sự tách rời các 
hàm αi trong cách thức đơn giản, thuận tiện. 

Ở giai đọan này, thật quan trọng để minh họa rõ hơn sự khác nhau giữa 
các sự hình thành công thức Cauchy và Green được dựa trên các kết quả 
đã thu được ở trên [các phương trình (3.130) đến (3.132)]. Theo định lý 
Cayley−Hamilton, tất cả các lũy thừa nguyên dương của tensor bậc hay 
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bất kỳ, chẳng hạn như, thí dụ, tensor biến dạng εij, có thể được biểu diễn 
như là các tổ hợp tuyến tính của δij, εij, và εikεkj với các hệ số là hàm đa 
thức của ba bất biến của εij. Do đó, nếu quan hệ ứng suất−biến dạng của 
phương trình (3.116) đối với vật liệu đàn hồi Cauchy có dạng đa thức bậc 
tùy ý theo εij, thì phiếm hàm này có thể được viết một cách chính xác 
dưới dạng tương tự như phương trình (3.130) đã thu được ở trên được dựa 
trên sự hình thành công thức Green (siêu đàn hồi). Tuy nhiên, bây giờ 
các αi là những hàm độc lập với các bất biến của εij, và chúng không còn 
bị hạn chế bởi các quan hệ được cho trong các phương trình (3.132) đối 
với các vật liệu Green nữa. Do đó, những mô hình cơ bản khác nhau (thí 
dụ, bậc hai, bậc ba, bậc bốn) được dựa trên các sự hình thành công thức 
của cả Cauchy và Green có thể thu được bằng cách căn cứ vào quan hệ 
tổng quát của phương trình (3.130) với các dạng hàm được giả định khác 
nhau cho αi. Sự khác nhau duy nhất là các hàm αi được chọn bị hạn chế 
hơn nữa bởi những quan hệ (3.132) đối với những vật liệu loại Green. 

Không có lý do ưu tiên đối với việc đòi hỏi rằng các số hạng của bậc 
được quy định hiện diện trong những hàm biến dạng vật liệu. Do đó, vì 
sự đơn giản, thật có lợi trong vài trường hợp để khai triển W như một 
hàm của chỉ hai bất biến biến dạng, hay thậm chí chỉ một bất biến biến 
dạng. Ngoài ra, người ta không thể giữ lại tất cả những sự kết hợp có 
thể của các bất biến này đối với bậc đã được quy định. 

Trong một thủ tục tương tự, ta có thể thu được những quan hệ cơ sở 
khác nhau từ phương trình (3.118) bằng cách khai triển hàm Ω theo các 
bất biến ứng suất 1 2I , I , và 3I  (I1, I2, và I3, hay I1, J2, J3). Do đó, nếu ta 

chọn các bất biến ứng suất dưới đây (tương tự với các bất biến đã định 
nghĩa cho biến dạng), 
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= σ

= σ σ

= σ σ σ

             (3.133) 

phương trình cơ sở là 

 εij = φ1δij + φ2σij + φ3σikσjk            (3.134) 

ở đây 
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 ( )i i j
i

I
I

∂Ω
φ = φ =

∂
              (3.135) 

và các ràng buộc lên các hàm ứng suất vật liệu φi được cho bởi ba quan 
hệ sau đây: 

 ji

j iI I
∂φ∂φ

=
∂ ∂

              (3.136) 

Cần nhấn mạnh rằng ứng xử của các mô hình đẳng hướng được mô tả 
trong các phương trình (3.130) và (3.134) là thuận nghịch và độc lập với 
lộ trình, như trong những mô hình đàn hồi tuyến tính, do trạng thái 
biến dạng (ứng suất) là đơn nhất được xác định bởi các giá trị hiện hành 
của các ứng suất (các biến dạng) mà không cần quan tâm đến lịch sử đặt 
tải. Hơn nữa, các trục ứng suất chính và biến dạng chính luôn trùng 
nhau trong những mô hình này. 

3.3.3. Các quan hệ ứng suất−biến dạng đàn hồi phi tuyến đẳng 
hướng có được bởi sự hiệu chỉnh các modulus đàn hồi 

Các quan hệ ứng suất−biến dạng đàn hồi tuyến tính đã được bàn luận 
trong mục 3.2.2 là đẳng hướng và thuận nghịch. Rõ ràng, một sự mở 
rộng của các quan hệ này với các modulus đàn hồi được thay thế bởi các 
hàm vô hướng được liên kết với hoặc các bất biến ứng suất hoặc các bất 
biến biến dạng cũng có những đặc trưng của sự đẳng hướng và sự thuận 
nghịch. Thí dụ, các hàm vô hướng được liên kết với trạng thái ứng suất 
có thể bao gồm các giá trị của các ứng suất chính σ1, σ2, và σ3, hoặc ba 
bất biến độc lập I1, J2, và J3. Do đó, các hàm vô hướng khác nhau như 
F(I1, J2, J3) được liên kết với các bất biến ứng suất, hoặc F(I’1, J’2, J’3) 
được liên kết với các bất biến biến dạng, có thể được dùng để mô tả các 
mô hình cơ sở đàn hồi phi tuyến khác nhau. Các quan hệ ứng suất−biến 
dạng phi tuyến đối với mỗi mô hình này thu gọn về các dạng tuyến tính 
khi các hàm vô hướng được lấy là các hằng số. 

Như là một thí dụ đầu tiên, ta hãy khảo sát dạng đàn hồi tuyến tính của 
phương trình (3.84) được hiệu chỉnh bởi thay thế số nghịch đảo của 
Young modulus E  bằng một hàm vô hướng của các bất biến I1, J2, và J3 
được đặt tên là F(I1, J2, J3). Do đó, ta có 
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 εij = (1 + ν)F(I1, J2, J3)σij − νF(I1, J2, J3)σkkδij          (3.142) 

Hệ số Poisson ν cũng có thể được thay thế bởi hàm của các bất biến ứng 
suất. 

Các phương trình (3.142) là các quan hệ ứng suất−biến dạng phi tuyến 
đối với vật liệu đàn hồi đẳng hướng nó rút gọn về các dạng tuyến tính 
khi F(I1, J2, J3) là hằng số (1/E). Chúng biểu diễn ứng xử đàn hồi (thuận 
nghịch) bởi vì trạng thái biến dạng được xác định một cách đơn trị bởi 
trạng thái ứng suất hiện hành mà không cần quan tâm đến lịch sử đặt 
tải. 

Dĩ nhiên, có sự chia tách cuối cùng và hợp lý giữa đáp ứng trung bình và 
đáp ứng lệch hay trượt của vật liệu, như đối với vật liệu đàn hồi tuyến 
tính. Đặc biệt, ta có htể thu đuợc từ phương trình (3.142) 

 εkk = (1 − 2ν)F(I1, J2, J3)σkk  

 eij = (1 + ν)F(I1, J2, J3)sij             (3.143) 

ở đây các modulus K và G được biểu diễn theo E và ν bởi các phương 
trình (3.92) và (3.83) và số nghịch đảo của E được thay thế bởi hàm vô 
hướng F(I1, J2, J3). Tuy nhiên, không giống như quan hệ đàn hồi tuyến 
tính, các phương trình (3.143) chứng tỏ rằng có một sự tương tác giữa 
hai đáp ứng thông qua sự thay đổi độ lớn của hàm vô hướng F với sự 
biến thiên của các bất biến I1, J2, và J3. Điều này ngụ ý rằng sự thay đổi 
thể tích εkk không chỉ có phụ thuộc vào σkk. Tương tự, các lệch hay các 
biến dạng trượt, eij, không chỉ phụ thuộc vào độ lệch ứng suất hoặc các 
ứng suất tiếp, sij. Chúng phụ thuộc lẫn nhau, và tuông tác thông qua sự 
biến thiên của hàm vô hướng F(I1, J2, J3). 

Như là thí dụ thứ hai của sự hình thành công thức quan hệ cơ sở của các 
vật liệu đàn hồi phi tuyến đẳng hướng, hãy khảo sát sự hiệu chỉnh các 
quan hệ tuyến tính của các công thức (3.93) và (3.94). Các modulus khối 
và trượt đàn hồi được lấy như là các hàm vô hướng của các bất biến 
tensor ứng suất hoặc tensor biến dạng. Do đó, các phương trình (3.93) và 
(3.94) bây giờ có thể được viết như 

 p = Ksεkk               (3.144) 

 sij = 2Gseij              (3.145) 
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Do đó, ta có 

 σij = sij + pδij = 2Gseij + Ksεkkδij            (3.146) 

ở đây Ks và Gs tương ứng được biết như modulus khối cắt và modulus 
khối cắt. Các dạng hàm vô hướng của Ks và Gs theo các bất biến tensor 
ứng suất hoặc tensor biến dạng được khai triển chủ yếu từ các dữ liệu thí 
nghiệm. Về nguyên tắc cơ bản, một hàm vô hướng tùy ý của các bất biến 
tensor ứng suất hoặc tensor biến dạng có thể được sử dụng cho các 
modulus đàn hồi phi tuyến đẳng hướng như đã được bàn luận trước đây. 
Rõ ràng, các mô hình cơ bản được hình thành trên cơ sở này là loại đàn 
hồi Cauchy; trạng thái biến dạng được xác định một cách duy nhất bởi 
trạng thái ứng suất hiện hành hay ngược lại. Thí dụ, đối với trạng thái 
ứng suất tùy ý, σij, giá trị của F(I1, J2, J3) và do đó các thành phần biến 
dạng, εij, trong các phương trình (3.143) được xác định một cách duy 
nhất mà không cần quan tâm đến lộ trình đặt tải. Tuy nhiên, điều này 
không ngụ ý rằng W và Ω, được tính toán từ các quan hệ ứng suất−biến 
dạng như thế, cũng độc lập với lộ trình. Những hạn chế nào đó phải 
được áp đặt đối với các hàm vô hướng đã chọn để đảm bảo đặc tính độc 
lập lộ trình của W và Ω. Điều này đảm bảo rằng các định luật nhiệt 
động lực học luôn được thỏa và năng lượng không được sinh ra trong 
suốt chu kỳ đặt tải và cất tải bất kỳ. 

Hãy khảo sát các quan hệ ứng suất−biến dạng của phương trình (3.146). 
Hãy để Ks và Gs là các hàm tổng quát các bất biến biến dạng I’1, J’2, và 
J’3 của dạng Ks(I’1, J’2, J’3) và Gs(I’1, J’2, J’3). Biểu thức cho W trong 
trường hợp này là 

 ( ) ( ) ( )ij 2 1J I 2
ij ij s 1 2 3 2 s 1 2 3 10 0 0

1W d 2G I ,J ,J dJ K I ,J ,J d I
2

′ ′ε
′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′= σ ε = +∫ ∫ ∫   (3.147) 

trong đó d(I’1)2 = 2I’1dI’1. 

Tương tự, nếu Ks và Gs được lấy như là các hàm của các bất biến ứng 
suất I1, J2, và J3, ta có thể thấy rằng Ω được cho bởi 

 
( )

( )
( )

ij 2 1
2

J I 12
ij ij0 0 0s 1 2 3 s 1 2 3

d IdJd
2G I ,J ,J 18K I ,J ,J

σ
Ω = ε σ = +∫ ∫ ∫          (3.148) 
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Như có thể được thấy, để cho W độc lập với lộ trình, các tích phân trong 
phương trình (3.147) phải phụ thuộc chỉ vào các giá trị I’1 và J’2 hiện 
hành. Điều này có thể luôn được thỏa mãn nếu các modulus Ks và Gs 
được biểu diễn như 

 Ks = Ks(I’1) 

 Gs = Gs(J’2)            (3.149a) 

Nhưng vì I’1 và J’2 được liên hệ với εoct và γoct, các phương trình (3.149a) 
có thể được biểu diễn theo các dạng khác 

 Ks = Ks(εoct) 

 Gs = Gs(γoct)            (3.149b) 

Tương tự, để thỏa mãn yêu cầu Ω độc lập với lộ trình trong phương trình 
(3.148), Ks và Gs được lấy lần lượt là những hàm của chỉ I1 và J2, nghĩa 
là, 

 Ks = Ks(I1) 

 Gs = Gs(J2)            (3.150a) 

hoặc, theo các thành phần ứng suất bát diện 

 Ks = Ks(σoct) 

 Gs = Gs(τoct)            (3.150b) 

Hơn nữa, Ks và Gs phải, dĩ nhiên, dương. Do đó, các tích phân trong các 
phương trình (3.147) và (3.148) luôn dương (vì 2

1I  và J2 dương). Điều này 
xác nhận rằng W và Ω luôn xác định dương. Sự độc lập với lộ trình đối 
với các hàm thế năng W và Ω là do tính thuận nghịch của ứng xử đàn 
hồi, trong khi việc xác định dương của W và Ω do yêu cầu về sự ổn định 
của vật liệu. Việc này sẽ được thảo luận trong mục tiếp theo. 

3.4. Nguyên lý công ảo 

Nguyên lý công ảo đã chứng tỏ rất mạnh mẻ như là mộ kỹ thuật trong 
việc giải các bài toán và trong việc đưa ra những chứng minh cho các 
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định lý tổng quát của cơ học vật rắn. Trong phần dưới đây, phương trình 
công ảo sẽ thu được. Phương trình này được cần đến cho những khảo sát 
tiếp theo về sự ổn định và tính đơn nhất của các quan hệ ứng suất−biến 
dạng tổng quát, chúng có thể không thuận nghịch và phụ thuộc lộ trình. 
Trong sự bắt nguồn, các giả định sau đây được thực hiện: các chuyển vị 
là đủ nhỏ để mà các thay đổi về hình học của vật thể được bỏ qua và cấu 
hình chưa biến dạng ban đầu có thể được dùng trong việc thiết lập các 
phương trình cho hệ thống. Điều này ngụ ý rằng các thành phần phi 
tuyến trong tính tương thích của biến dạng và chuyển vị được bỏ qua. 
Điều này dẫn đến các phương trình cân bằng (3.70) và các quan hệ 
tương thích (3.71) có thể áp dụng ở đây. 

Phương trình công ảo đề cập đến hai tập hợp rời rạc và chưa được quan 
hệ: tập hợp cân bằng và tập hợp tương thích. Tập hợp cân bằng và tập 
hợp tương thích được nhóm lại (gom lại) với nhau, sát bên nhau nhưng 
độc lập, trong phương trình công ảo (hình 3.12). 

 

 i i i i ij ijA V V
Tu dA Fu dV dV∗ ∗ ∗+ = σ ε∫ ∫ ∫            (3.151) 

 

Phép tích phân ở đây thực hiện trên toàn diện tích, A, hay thể tích, V, 
của vật thể. Các đại lượng Ti và Fi tương ứng là các ngọai lực bề mặt và 
thể tích. Trường ứng suất σij là tập hợp ứng suất tùy ý, thật hay khác, 
trong trạng thái cân bằng với các lực thể tích Fi bên trong vật thể và 
với các lực bề mặt Ti trên bề mặt mà các lực Ti được phân bố. Tương tự, 
trường biến dạng ε*ij biểu diễn tập hợp bất kỳ của biến dạng tương thích 
với các chuyển vị thật hoặc ảo u*i của các điểm chịu tác động của các 
ngoại lực Ti và Fi. Trong hình 3.12, hai tập hợp (cân bằng và tương 
thích) được biểu thị, cũng như những yêu cầu để được thỏa mãn bởi mỗi 
tập hợp [các phương trình (3.70) và (3.71)]. 

Tập hợp cân bằng

Tập hợp tương thích
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Điều quan trọng cần lưu ý là cả tập hợp cân bằng Ti, Fi, và σij (hình 
3.12a) và tập hợp tương thích u*i và ε*ij (hình 3.12b) đều không cần là 
trạng thái thật, mà cũng không cần các tập hợp cân bằng và tương thích 
được liên hệ với nhau theo một cách thức nào đo. Trong phương trình 
(3.151), các dấu ngôi sao được dùng cho tập thợp tương thích để nhấn 
mạnh rằng hai tập hợp này độc lập hoàn toàn. Khi các trạng thái thực 
(nó thỏa cả hai điều kiện cân bằng và tương thích) đuợc thay thế tring 
phương trình (3.151), các dấu ngôi sao được bỏ qua. 

3.4.1. Chứng minh phương trình công ảo 

Hãy khảo sát ngoại công ảo, Wext, được cho bởi biểu thức ở vế trái của 
phương trình (3.151). Với Ti = σjinj trên diện tích A, ta có thể viết 

 ext ji j i i iA V
W nu dA Fu dV∗ ∗= σ +∫ ∫  

Tích phân đầu có thể được chuyển thành tích phân thể tích bằng cách 
dùng định lý divergence. Do đó, ta có 

 
( )
( )

ext ji i i i,jV V

ji,j i ji i,j i iV V

W u dV Fu dV

u u dV Fu dV

∗ ∗

∗ ∗ ∗

= σ +

= σ + σ +

∫ ∫
∫ ∫

 

hay 

 ( )ext ji,j i i ji i,jV
W F u u dV∗ ∗⎡ ⎤= σ + + σ⎣ ⎦∫            (3.152) 

Hình 3.12. Hai tập hợp độc lập trong phương trình công ảo. 

(a) Tập hợp cân bằng (b) Tập hợp tương thích 

Ti = σjinj 
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Số hạng đầu tiên trong dấu ngoặc đơn triệt tiêu đối với tập hợp cân 
bằng, nó thỏa các phương trình cân bằng được cho trong phương trình 
(3.70b). Do đó, phương trình (3.152) rút gọn về 

 ext ij i,jV
W u dV∗= σ∫              (3.153) 

Bây giờ ta khảo sát nội công ảo, Wint, được cho bởi biểu thức ở vế phải 
của phương trình (3.151). Bằng cách dùnh phương trình (3.71a), ta có 

 ( )int ij ij ij i,j j,iV V

1W dV u u dV
2

∗ ∗ ∗= σ ε = σ +∫ ∫  

hoặc 

 int ij i,j ij j,iV

1 1W u u dV
2 2

∗ ∗⎛ ⎞= σ + σ⎜ ⎟
⎝ ⎠∫  

nó có thể được viết như (i, j là các chỉ số giả/câm) 

 int ij i,j ji i,jV

1 1W u u dV
2 2

∗ ∗⎛ ⎞= σ + σ⎜ ⎟
⎝ ⎠∫  

Cuối cùng, sử dụng tính đối xứng của σij, 

 int ij i,jV
W u dV∗= σ∫              (3.154) 

Vì thế, từ các phương trình (3.153) và (3.154), Wext = Wint và phương 
trình công ảo được thiết lập. 

3.4.2. Các dạng suất của các phương trình công ảo 

Tập hợp cân bằng và tập hợp tương thích tùy ý  có thể được thay vào 
phương trình (3.151). Cụ thể, một gia số hay suất thay đổi của ngoại lực 
và ứng suất nội i i ijT,F, σ& & &  có thể được dùng như một tập hợp cân bằng và 

một gia số hay suất thay đổi của các chuyển vị  và biến dạng i iju ,∗ ∗ε& &  như 

là tập hợp tương thích. Do đó, các dạng suất được cho dưới đây có giá trị 
như các phương trình công ảo: 
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 i i i i ij ijA V V
Tu dA Fu dV dV∗ ∗ ∗+ = σ ε∫ ∫ ∫& && & &&            (3.155) 

 i i i i ij ijA V V
Tu dA Fu dV dV∗ ∗ ∗+ = σ ε∫ ∫ ∫& & &            (3.156) 

 i i i i ij ijA V V
Tu dA Fu dV dV∗ ∗ ∗+ = σ ε∫ ∫ ∫& & &            (3.157) 

3.5. Định đề ổn định Drucker 

Hãy khảo sát một vật thể vật liệu có thể tích V và diện tích bề mặt A, 
như được biểu diễn trong hình 3.13a. Các lực bề mặt và thể tích tác 
động được ký hiệu lần lượt bởi Ti và Fi. Các chuyển vị, ứng suất, và biến 
dạng được gây ra tương ứng là ui, σij, và εij. Hệ thống các lực, ứng suất, 
chuyển vị, và biến dạng đang tồn tại này thỏa mãn cả hai điều kiện cân 
bằng và tương thích. 

Bây giờ hãy khảo sát một tác động bên ngoài nó hoàn toàn khác biệt 
với tác động gây ra các trạng thái ứng suất σij và biến dạng εij đang tồn 
tại. Tác động bên ngoài này gây ra các lực bề mặt và thể tích bổ sung, 
iT&  và iF& , chúng gây ra tập hợp ứng suất ijσ& , biến dạng ijε& , và chuyển vị 

iu&  bổ sung như được minh họa trong hình 3.13b. 

Một vật liệu ổn định được định nghĩa là vật liệu thỏa các điều kiện sau 
đây (bây giờ được biết như là các định đề ổn định của Drucker): 

1. Trong thời gian tác động của tập hợp các lực được bổ sung, công được 
thực hiện bởi tác động bên ngoài trên những thay đổi về chuyển vị 
mà nó gây ra là dương. 

2.  Đối với chu kỳ tác động và cất bỏ của tập hợp các lực được bổ sung, 
công mới được thực hiện bởi tác động bên ngoài trên những thay đổi 
về chuyển vị mà nó gây ra là không âm. 

Cần nhấn mạnh rằng công được nói đến chỉ là công được thực hiện bởi 
tập hợp các lực được bổ sung, iT& , iF& , trên sự thay đổi về chuyển vị iu&  mà 
nó gây ra, chứ không phải công được thực hiện bởi các lực tổng trên iu& . 
Về mặt toán học, hai yêu cầu ổn định có thể được phát biểu như 
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 i i i iA V
TudA FudV 0+ >∫ ∫& && &              (3.158) 

 ∫∫ ≥+
V iiA ii dVuFdAuT 0&&&&             (3.159) 

trong đó ∫  biểu thị tích phân trên chu kỳ của sự tác động và cất bỏ của 

tập hợp các lực và ứng suất bổ sung. 

Định đề đầu tiên, phương trình (3.158), được gọi là độ ổn định trong 
khoảng nhỏ, trong khi định đề thứ hai, phương trình (3.159), được đặt 
tên là độ ổn định trong chu kỳ. Chú ý rằng những yêu cầu ổn định này 
hạn chế hơn các định luật nhiệt động lực học, chúng chỉ yêu cầu công 
được thực hiện bởi các lực tổng (đang tồn tại) Fi và Ti trên iu&  không âm. 

Hình 3.13. Tác động bên ngoài và định đề ổn định của Drucker. 
(a) Hệ thống đang tồn tại; (b) Hệ thống đang tồn tại và tác động bên ngoài. 
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Áp dụng nguyên lý công ảo cho tập hợp cân bằng “được bổ sung”, iF& , iT& , 
và ijσ& , và tập hợp tương thích tương ứng, iu&  và ijε& , các điều kiện ổn định 

trong những phương trình (3.158) và (3.159) có thể được quy về các bất 
đẳng thức như sau (V là thể tích tùy ý): 

 ij ij 0σ ε >&&   độ ổn định trong khoảng nhỏ          (3.160) 

 ∫ ≥εσ 0ijij&&  độ ổn định trong chu kỳ          (3.161) 

trong đó ∫  biểu thị tích phân trên chu kỳ của sự tác động và cất bỏ của 

tập hợp ứng suất được bổ sung ijσ& . 

Hình 3.14. Các đường cong ứng suất−biến dạng ổn định và không 
ổn định: (a), (b) ổn định σε&&  > 0; (c), (d) không ổn định σε&&  < 0. 
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Các điều kiện ổn định (3.160) có thể được minh họa bởi các đường cong 
σ−ε được biểu thị trong hình 3.14. Trong các ô a và b của hình, ứng suất 
thêm vào σ&  > 0 gây ra sự gia tăng biến dạng bổ sung ε&  > 0, với tích số 
σε&&  > 0. Nghĩa là, ứng suất thêm vào tạo ra công dương, nó được biểu thị 
bởi các tam giác được tô đậm trong biểu đồ. Tuy nhiên, đối với vật liệu 
không ổn định được biểu diễn trong những ô c và d của hình 3.14, công 
được thực hiện bởi ứng suất thêm vào σ&  luôn âm. 

Hình 3.14 cũng chỉ ra rằng định đề ổn định đảm bảo sự tồn tại của sự 
nghịch đảo duy nhất của quan hệ ứng suất−biến dạng. Đối với ứng xử ổn 
định được biểu thị trong các ô a và b, ứng suất được xác định một cách 
đơn trị bởi giá trị biến dạng đã cho, và ngược lại. Tuy nhiên, đối với 
những vật liệu không ổn định, hai biến dạng tương ứng với một giá trị 
đơn của ứng suất (hình 3.14c) hoặc hai ứng suất tương ứng với một giá 
trị đơn của biến dạng (hình 3.14d). 

3.6. Tính pháp tuyến, lồi và mối quan hệ một−một của vật rắn 
đàn hồi 

3.6.1. Sự tồn tại của các hàm thế năng W và Ω 

Theo khái niệm của các vật liệu ổn định, năng lượng thực hữu dụng 
không thể được trích ra từ vật liệu ổn định trong một chu kỳ đặt và cất 
bỏ của tập hợp các lực và chuyển vị được thêm vào. Hơn nữa, năng lượng 
phải được thêm vào nếu chỉ có biến dạng không hồi phục (vĩnh cửu hay 
dẻo) xảy ra. Đối với những vật liệu đàn hồi, tất cả biến dạng là hồi phục 
và độ ổn định yêu cầu rằng công được thực hiện bởi tác động bên ngoài 
trong một chu kỳ như thế bằng không: nghĩa là, tích phân của bất đẳng 
thức (3.161) luôn bằng không đối với những vật liệu đàn hồi. Ta có thể 
thấy rằng điều này cung cấp điều kiện cần và đủ đối với sự tồn tại của 
các hàm năng lượng biến dạng và năng lượng bù, W và Ω. 

 Thí dụ, các trạng thái đang tồn tại của ứng suất và biến dạng trong vật 
thể vật liệu đàn hồi được ký hiệu lần lượt bởi ij

∗σ  và ij
∗ε . Hãy khảo sát 

một tác động bên ngoài nó đặt vào và rồi giải phóng ra một tập hợp các 
ứng suất thêm vào trạng thái ứng suất đang tồn tại. Đối với vật liệu đàn 
hồi, khi trạng thái ứng suất trở về ij

∗σ , trạng thái biến dạng cũng trở về 

ij
∗ε ; do đó một chu kỳ biến dạng được hoàn chỉnh bắt đầu và kết thúc ở 

ij
∗ε . Đối với chu kỳ như thế, định đề ổn định thứ hai yêu cầu rằng 
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 ( ) 0=εσ−σ∫ ∗
ijijij d  

vì không có các biến dạng vĩnh cửu (dẻo) xảy ra. Bằng cách chọn trạng 
thái tồn tại ban đầu là không ứng suất và không biến dạng, ta có 

 0=εσ∫ ijijd               (3.162) 

nó phải đúng bất chấp lộ trình được đi theo trong suốt chu kỳ. Do đó, 
hàm bị tích phân trong phương trình (3.162) phải là vi phân chính xác 
(hoàn chỉnh). Việc này dẫn đến sự khảo sát mật độ năng lượng biến 
dạng đàn hồi, W, được viết như một hàm của một mình biến dạng,  

 ( ) ij

ij ij ij0
W d

ε
ε = σ ε∫  và ij

ij

W∂
σ =

∂ε
 

Đây là những quan hệ giống với những quan hệ đã thu được trước đây 
trong mục 3.3.1 như các phương trình (3.112) và (3.117). 

Tương tự, ta có thể thấy rằngđịnh đề ổn định thứ hai dẫn đến sự tồn tại 
của mật độ năng lượng bù đàn hồi, Ω, là hàm của chỉ các ứng suất, như 
được cho trước đây trong mục 3.3.1 ở các phương trình (3.113) và (3.118). 

3.6.2. Tính pháp tuyến 
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Như chúng ta biết, hàm f(xi) = constant (i = 1, 2, 3) biểu diễn một bề mặt 
trong không gian tọa độ Descartes ba chiều. Pháp tuyến ngoài của bề 
mặt này ở một điểm tùy ý xi là một vector vuông góc với mặt phẳng tiếp 
tuyến. Độ dốc của f, ∂f/∂xi, ở điểm xi có phương của pháp tuyến bề mặt 
này. Do đó, phương trình (3.117), σij = ∂W/∂εij, và phương trình (3.118), 
εij = ∂Ω/∂σij, là những điều kiện pháp tuyến trong không gian biến dạng 
(ứng suất) chín chiều. Phương trình (3.117) phát biểu rằng pháp tuyến 
ngoài của bề mặt W = constant ở một điểm đã cho εij biểu diễn vector σij 
tương ứng với εij trong ý nghĩa là thành phần của nó theo hướng của mỗi 
trục tọa độ biến dạng thì tỷ lệ với thành phần tương ứng của vector 
pháp tuyến ∂W/∂εij. Trong hình 3.15a, bề mặt W = constant được minh 
họa một cách tượng trưng trong không gian biến dạng chín chiều. Trạng 
thái biến dạng εij được biểu diễn bởi  một điểm trong không gian này. 
Các thành phần σij, tương ứng với các biến dạng εij, được vẽ như một 
vector tự do trong không gian biến dạng (với σ11 như là thành phần theo 
hướng ε11, v..v…) với gốc của nó ở điểm biến dạng εij. Vector tự do này 
luôn vuông góc với bề mặt W = constant ở điểm biến dạng tương ứng εij. 
Tính pháp tuyến của εij đối với bề mặt Ω = constant được biểu thị trong 
hình 3.15b. 

3.6.3. Tính loài 

Hình 3.15. Tính pháp tuyến của (a) σij đối với bề mặt W = constant 
và (b) εij đối với bề mặt Ω = constant. 

(trong không gian biến dạng) (trong không gian ứng suất) 
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Như đã được bàn luận trước đây, đối với các vật liệu đàn hồi, định đề ổn 
định thứ hai ngụ ý rằng các quan hệ cơ sở luôn là loại Green (siêu đàn 
hồi) như được mô tả bởi các phương trình (3.117) và (3.118). Hơn nữa, 
các quan hệ này phải thỏa mãn yêu cầu ổn định thứ nhất, bất phương 
trình (3.160), nó áp đặt các điều kiện bổ sung vào dạng tổng quát của 
các phương trình cơ sở. 

Hãy khảo sát các quan hệ cơ sở được cho bởi phương trình (3.117). Các 
thành phần gia số ứng suất ijσ&  có thể được biểu diễn theo các gia số biến 

dạng ijε&  bởi phép đạo hàm; nghĩa là, 

 
2

ij
ij k k

k ij k

W∂σ ∂
σ = ε = ε

∂ε ∂ε ∂εl l
l l

& &&             (3.163) 

Thay ijσ&  từ phương trình này vào điều kiện ổn định (3.160), ta thu được 

 
2

ij k
ij k

W 0∂
ε ε >

∂ε ∂ε l
l

& &            (3.164a) 

Nghĩa là, dạng bậc hai (∂2W/∂εij∂εkl) ij kε ε l
& &  phải xác định dương đối với các 

giá trị tùy ý của các thành phần ijε& . Bất phương trình (3.164a) có thể 

được viết lại dưới dạng thuận tiện khác như 

 ijk ij kH 0ε ε >l l
& &             (3.164b) 

ở đây Hijkl là tensor bậc bốn được cho bởi 

 
2

ijk
ij k

WH ∂
=
∂ε ∂εl

l

              (3.165) 

Như có thể thấy được từ phương trình (3.165), tensor Hijkl thỏa mãn các 
điều kiện đối xứng (εij có tính đối xứng): 

 Hijkl = Hjikl = Hijlk = Hklij  

Do đó, sẽ chỉ có 21 thành phần độc lập trong Hijkl. 
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Về mặt toán học, ma trận của các thành phần Hijkl = ∂2W/∂εij∂εkl được 
gọi là ma trận Hessian của hàm W. Khi εij được biểu diễn dưới dạng 
vector với sáu thành phần, như được định nghĩa trong phương trình 
(3.98), thế thì các phần tử của ma trận Hessian đối với W được viết như 

 [ ]

2 2 2 2 2 2

2
x y x z x xy x yz x zxx

2 2 2 2 2

2
y z y xy y yz y zxy

2 2 2 2

2
z xy z yz z zxz

2 2 2

2
xy yz xy zxxy

2 2

2
yz zxyz

2

W W W W W W

W W W W W

W W W W

H
W W W

W Wñoái xứng

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
∂ε ∂ε ∂ε ∂ε ∂ε ∂γ ∂ε ∂γ ∂ε ∂γ∂ε

∂ ∂ ∂ ∂ ∂
∂ε ∂ε ∂ε ∂γ ∂ε ∂γ ∂ε ∂γ∂ε

∂ ∂ ∂ ∂
∂ε ∂γ ∂ε ∂γ ∂ε ∂γ∂ε

=
∂ ∂ ∂

∂γ ∂γ ∂γ ∂γ∂γ

∂ ∂
∂γ ∂γ∂γ

∂
2
zx

W

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥

∂γ⎢ ⎥⎣ ⎦

 (3.165) 

và điều kiện (3.164b) đòi hỏi [H] xác định dương. 

Mặt khác, bất phương trình (3.160) có thể được viết theo Ω và σij. Do đó, 
bằng cách dùng các phương trình (3.118) và theo thủ tục tương tự như 
được phác thảo ở trên, cuối cùng ta thu được 

 ijk ij kH 0′ σ σ >l l
& &               (3.167) 

ở đây 

 
2

ijk
ij k

H ∂ Ω′ =
∂σ ∂σl

l

              (3.168) 

và các phần tử của ma trận Hessian đối với Ω có dạng tương tự như các 
phần tử của ma trận Hessian đối với W trong phương trình (3.166) với 
W, ε, và γ được thay thế lần lượt bởi Ω, σ, và τ. 
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Từ những phương trình (3.164) và (3.167), chúng ta kết luận rằng các bề 
mặt tương ứng với W và Ω bằng hằng trong không gian biến dạng và 
không gian ứng suất, có tính lồi. Điều này có thể được chứng minh bằng 
toán học như sau. Khảo sát hai vector ứng suất khác nhau a

ijσ  và b
ijσ  

trong không gian ứng suất chín chiều. Hiệu b a
ij ij( ) ( )Ω σ −Ω σ  có thể được 

xấp xỉ bởi khai triển chuỗi Taylor (bằng cách bỏ qua các số hạng bậc 
cao): 

 ( ) ( ) a
ij

a
ij

b a
ij ij ij ijk ij k

ij

1 H
2 σ

σ

⎛ ⎞∂Ω ⎡ ⎤′Ω σ − Ω σ = Δσ + Δσ Δσ⎜ ⎟ ⎣ ⎦⎜ ⎟∂σ⎝ ⎠
l l          (3.169) 

ở đây ( )b a
ij ij ijΔσ = σ − σ  và 

a
ij

ijkH σ
⎡ ⎤′⎣ ⎦l = ma trận Hessian của Ω được tính toán 

ở a
ijσ . 

Số hạng thứ hai ở vế phải của phương trình (3.169) là xác định dương. 
[xem phương trình (3.167)]. Do đó, ta có thể viết 

 ( ) ( ) ( )
a
ij

b a b a
ij ij ij ij

ij σ

⎛ ⎞∂Ω
Ω σ − Ω σ > σ − σ⎜ ⎟⎜ ⎟∂σ⎝ ⎠

           (3.170) 

đây là điều kiện đối với tính lồi nghiêm ngặt của Ω(σij). Tương tự, tính 
lồi của W(εij) cũng có thể được chứng minh. 

Các hạn chế được áp đặt bởi định đề ổn định vật liệu của Drucker và các 
hàm ý của chúng bây giờ được tóm tắt như sau: 

1. Các hàm năng lượng biến dạng W và năng lượng bù Ω tồn tại và luôn 
xác định dương. Điều này tương ứng được rút ra từ đặc tính xác định 
dương của các ma trận Hessian của chúng, [H] và [H’], và phù hợp với 
yêu cầu của các định luật bhiệt động lực học. 

2. Ứng suất σij và biến dạng εij lần lượt vuông góc với bề mặt W = 
constant và Ω = constant. 

3. Các bề mặt tương ứng với W = constant và Ω = constant lần lượt trong 
không gian biến dạng và ứng suất có tính lồi. 
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4. Hơn nữa, tính xác định dương của [H] và [H’] đảm bảo rằng một phép 
nghịch đảo duy nhất của các quan hệ cơ sở luôn tồn tại. Nghĩa là, đối 
với phương trình cơ sở bất kỳ σij = F(εij) được dựa trên hàm giả định 
đối với W, quan hệ nghịch đảo duy nhất εij = F-1(σij) luôn có thể thu 
được. 

3.6.3. Tính đơn nhất 

Khảo sát một vật thể vật liệu đàn hồi có thể tích V và diện tích bề mặt 
A. Phần diện tích bề mặt có tải bề mặt tác động được ký hiệu bởi AT, và 
phần diện tích bề mặt có chuyển vị cưỡng bức được ký hiệu bởi Au (xem 
hình 3.7a). Khi các lực thể tích Fi và các lực bề mặt Ti tác động lên vật 
thể, các ứng suất, biến dạng, và chuyển vị sinh ra lần lượt được cho bởi 
σij, εij, và ui. Bây giờ giả sử rằng chúng ta áp đặt những thay đổi nhỏ về 
các lực tác động và chuyển vị. Những thay đổi này được đặc trưng bởi 
các gia số dTi trên AT, dFi trong V, và dui trên Au. Vấn đề là nghiên cứu 
xem các gia số ứng suất dσij và biến dạng dεij có được xác định một cách 
đơn nhất bởi các gia số của các lực tác động dTi, dFi, và dui hay không. 
Nếu không, phải có sự tồn tại ít nhất hai lời giải phân biệt tương ứng 
với các thay đổi tác động dTi, dFi, và dui. Hai lời giải này được ký hiệu 
bởi a và b: lời giải a với các gia số a a

ij ijd , dσ ε , và lời giải b với các gia số 
b b
ij ijd , dσ ε . 

Mỗi lời giải này thỏa các yêu cầu cân bằng và tương thích (hình học). 
Nghĩa là, dTi, dFi, và a

ijdσ  cấu thành tập hợp cân bằng, trong khi dui và 
a
ijdε  biểu diễn một tập hợp tương thích. Tương tự, tập hợp dTi, dFi, và 
b
ijdσ  là khả dĩ tĩnh và tập hợp dui và b

ijdε  là khả dĩ động. Do tính tuyến 

tính của các phương trình cân bằng, các phương trình (3.70), hiệu giữa 
hai tập hợp lời giải khả dĩ tĩnh, a và b, cũng là một tập hợp khả dĩ tĩnh; 
nghĩa là, tập hợp ( )a b

ij ijd dσ − σ , tương ứng với các lực bề mặt bằng zero 

trên AT và các lực thể tích bằng zero trong V, là một tập hợp cân bằng. 
Tương tự, do tính tuyến tính của các quan hệ ứng suất−biến dạng, các 
phương trình (3.71), các biến dạng, ( )a b

ij ijd dε − ε , và các chuyển vị 

( )a b
i idu d− ε , chúng bằng zero trên Au, là khả dĩ động, và do đó tạo thành 

tập hợp tương thích. Áp dụng nguyên lý công ảo cho hai tập hợp “hiệu” 
này, ta thu được 
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 ( ) ( )a b a b
ij ij ij ijV

d d d d dV 0σ − σ ε − ε =∫            (3.171) 

Trạng thái ứng suất ”hiệu” ( )a b
ij ijd dσ − σ  có thể được khảo sát như là một 

tác động bên ngoài tạo ra biến dạng tương ứng ( )a b
ij ijd dε − ε . Định đề ổn 

định cơ bản, bất phương trình (3.160), sẽ đem lại 

 ( ) ( )a b a b
ij ij ij ijd d d d 0σ − σ ε − ε >             (3.172) 

Nghĩa là, hàm bị tích phân trong phương trình (3.171) luôn dương. Do 
đó, tích phân của phương trình (3.171) có thể bằng zero nếu và chỉ nếu 
hàm bị tích phân bằng zero ở mỗi điểm trong vật thể. Do đó, 

 ( ) ( )a b a b
ij ij ij ijd d d d 0σ − σ ε − ε =             (3.173) 

nó được thỏa khi hoặc a b
ij ijd dσ = σ  hoặc a b

ij ijd dε = ε . Tuy nhiên, đối với các 

vật liệu đàn hồi ổn định, trạng thái ứng suất (hoặc biến dạng) được xác 
định một cách đơn nhất bởi trạng thái biến dạng (hoặc ứng suất). Do đó, 

a b
ij ijd dσ = σ  ngụ ý rằng a b

ij ijd dε = ε , và tính đơn nhất được thiết lập. 

3.7. Các mối quan hệ ứng suất−biến dạng gia số 

Loại hình thành công thức này thường được dùng để mô tả ứng xử cơ 
học của loại vật liệu mà trạng thái ứng suất phụ thuộc vào trạng thái 
biến dạng hiện hành cũng như vào lộ trình ứng suất đã được theo đuổi 
để đạt đến trạng thái này. Tổng quát, các quan hệ cơ sở gia số được viết 
như 

 ( )ij ij k mnF ,σ = ε σl
&&              (3.174) 

trong đó ijσ&  và kε l
&  lần lượt là các tensor gia số ứng suất và biến dạng, 

và Fij là các hàm tensor. Đối với các vật liệu đẳng hướng độc lập với thời 
gian, theo Chen (1982) và Chen và Saleeb (1982), biểu thức bên vế phải 
của phương trình (3.174) là một hàm tuyến tính của các thành phần dεkl 
của tensor gia số biến dạng. Thế rồi các quan hệ cơ sở của phương trình 
(3.174) có thể được viết dưới dạng tuyến tính theo gia số 

 dσij = Cijkl(σmn)dεkl             (3.175) 
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trong đó tensor đáp ứng vật liệu Cijkl(σmn) là hàm của các thành phần 
của tensor ứng suất. Ứng xử được mô tả bởi các phương trình (3.175) là 
có thể nghịch đảo vi phân (hoặc gia số). Điều này biện minh cho việc sử 
dụng tiền tố hypo trong thuật ngữ hypoelastic (hoặc đàn hồi cực tiểu) để 
mô tả các quan hệ cơ sở (3.175). 

Ứng xử của vật liệu hypoelastic, nói chung, phụ thuộc lộ trình (phụ thuộc 
lịch sử ứng suất hay biến dạng). Phép tích phân của các phương trình vi 
phân (3.175) đối với các lộ trình ứng suất và điều kiện ban đầu khác 
nhau rõ ràng dẫn đến các quan hệ ứng suất−biến dạng khác nhau. 

Tensor Cijkl thường được gọi là tensor độ cứng tiếp tuyến của vật liệu. 
Dạng tổng quát nhất của Cijkl đối với các vật liệu đẳng hướng độc lập với 
thời gian đã thu được như là một hàm đa thức của các bất biến ứng suất 
với mười hai hệ số vật liệu [xem Chen (1982) và Chen và Saleeb (1982)]. 
Một đặc tính quan trọng được trình bày là tính bất đẳng hướng do ứng 
suất hay biến dạng. Tính đẳng hướng ban đầu của vật liệu bị phá hủy, 
đưa đến độ cứng gia số bất đẳng hướng. Như là kết quả của tính bất 
đẳng hướng được gây ra, có sự kết nối giữa đáp ứng thể tích và tác động 
lệch. Hơn nữa, các phương chính của các tensor ứng suất gia số và tensor 
biến dạng gia số không trùng nhau. Tính bất đẳng hướng do ứng suất và 
các hiệu ứng kết nối là những điểm đặc trưng quan trọng trong việc mô 
hình ứng xử của các vật liệu thực, chẳng hạn như bê tông và đất, đối với 
chúng sự giãn nở và độ nén không đàn hồi là những hiệu ứng chi phối. 

Gần đây, các loại quan hệ cơ sở gia số đặc biệt khác nhau đã được sử 
dụng một cách rộng rãi trong việc mô hình đáp ứng phi tuyến của nhiều 
vật liệu kỹ thuật khác nhau. Chủ yếu, các mô hình này được phát triển 
trên cơ sở của các kỹ thuật điều chỉnh đường cong. Các thí dụ của các 
mô hình này có thể được tìm thấy trong các quyển sách của Chen (1982) 
và Chen và Saleeb (1982). 

3.8. Tóm tắt 

Chương này đề cập đến các quan hệ ứng suất−biến dạng đối với vật rắn 
đẳng hướng đàn hồi. Các quan hệ ứng suất−biến dạng tuyến tính được 
biểu diễn bởi định luật Hooke tổng quát hóa, nó thì đơn giản và quen 
thuộc nhất đối với chúng ta, trong khi các quan hệ ứng suất−biến dạng 
đàn hồi phi tuyến, chúng phức tạp hơn nhiều, nói chung được phân loại 
như các quan hệ ứng suất−biến dạng tổng và gia số. 
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Có hai loại của các quan hệ ứng suất−biến dạng tổng: loại Cauchy và 
loại Green. Các quan hệ ứng suất−biến dạng đàn hồi Cauchy có dạng 

 σij = Fij(εkl) 

nó thể hiện đáp ứng một−một giữa ứng suất σij và biến dạng εij. Do đó, 
ứng suất và biến dạng là có thể nghịch đảo và độc lập với lộ trình. Các 
mô hình được sử dụng thông thường nhất của loại này được hình thành 
công thức bởi những hiệu chỉnh đơn giản của các quan hệ ứng suất−biến 
dạng đàn hồi đẳng hướng được dựa trên các modulus cắt (thí dụ, Es, νs, 
Ks, và Gs). Thường, các thông số vật liệu trong những mô hình này đã 
được định nghĩa rõ các quan hệ vật lý cho ứng xử ứng suất−biến dạng 
khảo sát được của vật liệu, và chúng có thể dễ dàng được xác định từ các 
số liệu thí nghiệm. Tuy nhiên, tính thuận nghịch và tính độc lập với lộ 
trình của các hàm mật độ năng lượng biến dạng W và năng lượng bù Ω 
nói chung không được đảm bảo. Nghĩa là, các định luật nhiệt động lực 
học có thể bị vi phạm do các mô hình có thể phát sinh năng lượng đối 
với một số lộ trình ứng suất đặt và cất tải. Để thỏa mãn các định luật 
nhiệt động lực học, các điểu kiện bổ sung phải được áp đặt. 

Các quan hệ ứng suất−biến dạng đàn hồi Green có dạng 

 ij ij
ij ij

W hay∂ ∂Ω
σ = ε =

∂ε ∂σ
 

Các mô hình của loại này thỏa các định luật nhiệt động lực học do các 
hàm W và Ω độc lập với lộ trình. Ngoài ra, các ứng suất σij và biến dạng 
εij có thể nghịch đảo và độc lập với lộ trình. Hơn nữa, tính đơn nhất của 
các ứng suất và biến dạng trong bài toán giá trị biên được thỏa nếu 
chúng ta áp đặt hạn chế về tính lồi (nghĩa là, tính xác định dương) trên 
các hàm năng lượng W và Ω. Các dạng hàm khác nhau của W và Ω có 
thể được chọn để đạt đến các hiện tượng mong muốn của ứng xử các vật 
liệu. 

Các quan hệ ứng suất−biến dạng gia số của vật liệu hypoelastic co dạng 

 dσij = Cijkl(σmn)dεkl  

Các ứng suất và biến dạng được định nghĩa bởi các quan hệ này có thể 
nghịch đảo dạng gia số. Tuy nhiên, trạng thái ứng suất và trạng thái 



Chương 3. Các mối quan hệ ứng suất−biến dạng đàn hồi 

 61 

biến dạng phụ thuộc lộ trình. Nói chung, mô hình hypoelastic có thể vi 
phạm các định luật nhiệt động lực học trong một số chu kỳ đặt và cất 
tải do nó có thể phát sinh năng lượng. 

Bài tập 

3.1. Tensor chuyển vị tương đối ε’ij ở một điểm được cho như sau: 

 ij

0,10 0,20 0,40
0,20 0,25 0,15
0,40 0,30 0,30

−⎡ ⎤
⎢ ⎥′ε = − −⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

 

Hãy xác định: 
(a) Tensor biến dạng εij. 
(b) Tensor quay ωij. 
(c) Các biến dạng chính ε1, ε2, và ε3, và các phương chính. 
(d) Đối với phân tố thớ theo hướng ( )1 1

2 2n , ,1 2=
r , hãy tìm vector 

biến dạng 
n

δ
r , vector quay 

n

Ω
r , và vector chuyển vị tương đối 

n
′δ
r . 

3.2. Trạng thái biến dạng ở một điểm được biểu diễn bởi tensor biến 
dạng đã cho εij. 

 ij

0,005 0,004 0
0,004 0,001 0
0 0 0,001

− −⎡ ⎤
⎢ ⎥ε = −⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

 

Hãy xác định: 
(a) Tensor biến dạng lệch eij. 
(b) Các giá trị của các bất biến J’2 và J’3. 
(c) Sự thay đổi thể tích trên đơn vị thể tích εv. 

3.3. Các thành phần chuyển vị ui ở một điểm trong vật thể được cho bởi 
các thành phần dạng hàm 

 u1 = 10x1 + 3x2, u2 = 3x1 + 2x2,  u3 = 6x3 
Hãy chứng tỏ rằng không có sự quay cứng nếu các biến dạng được 
giả định là nhỏ. 

3.4. Hãy xác định các quan hệ trong số các hằng số a0, a1, b0, b1, c0, c1, 
và c2 để mà các biểu thức sau đây là một trạng thái biến dạng: 

  εx = a0 + a1(x2 +y2) + (x4 +y4) 
  εy = b0 + b1(x2 +y2) + (x4 +y4) 
  γxy = c0 + c1xy(x2 +y2 +c2) 
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  εz = γyz = γzx = 0 

3.5. Bằng cách sử dụng phương trình (3.70a) và các quan hệ ứng 
suất−biến dạng của vật liệu đàn hồi tuyến tính đẳng hướng, hãy 
chứng tỏ rằng các phương trình cân bằng (3.70a) có thể được viết 
dưới dạng sau đây 

  i
i,jj j,ji

F1u u 0
1 2 G

+ + =
− ν

 

 trong đó ν và G lần lượt là hệ số Poisson và modulus trượt. 

3.6. Hãy chứng minh các quan hệ sau đây giữa các modulus đàn hồi E, ν 
và K, G: 

 
( )

9KG 3K 2GE ;
3K G 2 3K G

−
= ν =

+ +
 

3.7. Đối với vật liệu đàn hồi tuyến tính đẳng hướng, các thành phần ứng 
suất, σij, ở một điểm được cho bởi 

 ij

10 1 8
1 6 6
8 6 20

−⎡ ⎤
⎢ ⎥σ = −⎢ ⎥
⎢ ⎥−⎣ ⎦

 ksi 

Các hằng số đàn hồi là E = 30.000 ksi và ν = 0,3. Hãy xác định: 
(a) Tensor lệch biến dạng, eij, ở điểm đã cho. 
(b) Các giá trị của mật độ năng lượng biến dạng, W, và mật độ năng 

lượng bù, Ω, tương ứng với trạng thái ứng suất đã cho. 
(c) Các biến dạng chính ε1, ε2, và ε3 ở điểm này. 

3.8. Một phân tố vật liệu chưa có ứng suất và chưa có biến dạng chịu 
một lịch sử đặt tải tổ hợp theo những lộ trình đường thẳng kế tiếp 
nhau trong không gian (σ, τ) [các đơn vị là psi]: 
Lộ trình 1: từ (0, 0) đến (0, 10) 
Lộ trình 2: từ (0, 10) đến (30, 10) 
Lộ trình 3: từ (30, 10) đến (30, −10) 
Lộ trình 4: từ (30, −10) đến (0, 0) 
Phân tố được giả sử là vật liệu đàn hồi phi tuyến đẳng hướng với 
mật độ năng lượng bù Ω được cho như 
 ( )3 2

2 3a J JΩ = +  

ở đây a là một hằng số vật liệu. Quan hệ ứng suất−biến dạng của nó 
trong kéo đơn trục là 
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5

910
1000
σ⎛ ⎞ε = ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

ở đây σ có đơn vị là psi. 
(a) Hãy xác định biến dạng giãn dài dọc trục và biến dạng trượt ở 

cuối lộ trình 3. 
(b) Hãy tìm tất cả các thành phần biến dạng pháp và tiếp ở cuối các 

lộ trình 1 và 2. 
(c) Hãy vẽ đường cong Ω = constant trong không gian (σ, τ) đi qua 

điểm (30, 100). Hãy chứng minh bằng giải tích rằng đường cong Ω 
= constant có tính lồi. 

(d) Hãy chứng minh bằng hình tượng rằng câu trả lời cho phần (b) 
thỏa điều kiện pháp tuyến (3.118). 

(e) Hãy biến đổi lộ trình 1 thành lộ trình trong không gian ứng suất 
chính. Hãy tính toán các biến dạng ở cuối của lộ trình này bằng 
cách dùng các quan hệ ứng suất−biến dạng được biểu thị theo các 
ứng suất chính, và so sánh kết quả một cách chi tiết với các kết 
quả thu được theo σ và τ trong câu (b). 

(f) Hãy liệt kê tất cả các lộ trình đường thẳng trong không gian ứng 
suất chính của những lộ trình đã cho ở trên. 

(g) Hãy vẽ lộ trình 2 trong không gian ứng suất chính. 

3.9. Khảo sát một vật liệu đàn hồi phi tuyến được dựa trên hàm mật độ 
bù Ω được cho bởi 

 ( ) 2 2
1 2 1 2I ,J aI bJΩ = +  

ở đây a, và b là những hằng số vật liệu. Mối quan hệ ứng suất−biến 
dạng của vật liệu trong kéo đơn trục được cho bởi 

 
3

3 110
10 9 10
σ σ⎛ ⎞ε = + ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

ở đây σ có đơn vị là ksi. 
(a) Hãy xác định các hằng số a và b. 
(b) Hãy viết quan hệ ứng suất−biến dạng của vật liệu đối với trạng 

thái nén song trục. 
(c) Hãy viết quan hệ ứng suất−biến dạng của vật liệu đối với trạng 

thái trượt thuần túy. 

3.10. Hãy liệt kê và giải thích bằng giải tích và bằng hình tượng các 
hạn chế được áp đặt bởi định đề ổn định vật liệu của Drucker và 
các hàm ý đối với vật liệu đàn hồi. 


